
1. Tăng trưởng kinh tế

Từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung
ương, Đà nẵng đã đạt được những thành tựu nổi
bật về phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện sự
năng động và bứt phá mạnh mẽ trong việc huy
động và tập trung các nguồn lực cho phát triển,
hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, khẳng
định vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu
vực miền Trung - Tây nguyên. Thời kỳ 1997-2009
Đà nẵng đã đạt được tăng trưởng kinh tế cao và
liên tục. Trong giai đoạn 1997-2000, tốc độ tăng
trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình
quân của thành phố đạt 9,4%/năm; tuy nhiên, cuộc
khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á đã có những

ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của
thành phố do suy giảm nguồn vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDi) và kim ngạch xuất khẩu của
thành phố. Sang giai đoạn 2001-2005, tăng trưởng
của thành phố đã có những bước khởi sắc với tốc
độ tăng trưởng cao và ổn định bình quân ở mức
13,2%/năm (cao hơn nhiều so với tăng trưởng GDP
bình quân cả nước là 7,7%/năm); giai đoạn 2006-
2009, mặc dù chịu ảnh hưởng rất nặng nề của 2
cơn bão chanchu và Xangsane, và cuộc khủng
hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 đã làm cho
nguồn vốn FDi và kim ngạch xuất nhập khẩu suy
giảm đáng kể, song tăng trưởng kinh tế của Đà
nẵng vẫn duy trì được ở mức khá cao (bình quân
9,8%/năm so với 6,7%/năm của cả nước) (hình 1). 
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* Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
** Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

Trong nền kinh tế hiện đại, tăng trưởng kinh tế được đánh giá cả về số lượng và chất
lượng. Chẳng hạn, nền kinh tế không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định mà còn
có khả năng đối phó được với những biến động từ bên ngoài, cơ cấu kinh tế chuyển dịch
theo hướng hiện đại, sự đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp (Total factor productivity
- TFP) cao, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế không ngừng được tăng cường, đồng
thời đạt được mục tiêu cải thiện phúc lợi xã hội, giảm được đói nghèo và cùng với phát
triển môi trường bền vững. Trên quan điểm tiếp cận vĩ mô, bài viết phân tích và đánh
giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng giai đoạn 1997-2009 thông qua sử dụng
tổng hợp hệ thống các chỉ tiêu kinh tế trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Kết quả
nghiên cứu cho thấy chất lượng tăng trưởng của thành phố đang được cải thiện, cơ cấu
kinh tế chuyển dịch tương đối nhanh theo hướng tích cực gắn với sự chuyển dịch cơ cấu
nguồn lực và phát huy lợi thế các so sánh của thành phố, năng suất yếu tố tổng hợp
đang được cải thiện, với các chính sách kinh tế - xã hội liên tục được đổi mới và hoàn
thiện.



cùng với tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân
đầu người của Đà nẵng có sự cải thiện đáng kể:
từ 4,8 triệu đồng/năm vào năm 1997 - tương ứng
với 3,9 triệu đồng/năm (theo giá cố định năm 1994)
lên 27,7 triệu đồng/năm - tương ứng với 10,3 triệu
đồng/năm (theo giá cố định năm 1994), gấp 1,5
lần so với GDP bình quân đầu người của cả nước-
năm 2009); thành phố không còn hộ đói, tỷ lệ hộ
nghèo giảm từ 5,7% cuối năm 2006 ước còn 0% vào
cuối năm 2010 (đạt chuẩn Quốc gia) và từ 7,67%
cuối năm 2006 ước còn 0,77% cuối năm 2010 (đạt
chuẩn của thành phố), an sinh xã hội được đảm
bảo và mức sống dân cư liên tục được nâng cao.

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trong giai đoạn 2001–2005, khu vực công
nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất đối với tăng
trưởng của thành phố, tốc độ tăng trưởng và điểm
phần trăm đóng góp vào tăng trưởng chung của
công nghiệp luôn cao hơn so với dịch vụ; sang giai
đoạn 2006-2009, đánh dấu sự tăng trưởng mạnh
của khu vực dịch vụ với tốc độ tăng bình quân
19,03%/năm, cao gấp 2 lần so với 2 giai đoạn trước
và cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng bình
quân của thành phố và đóng góp 8,8 điểm phần
trăm, đóng góp vào 10,7% tăng trưởng GDP (Bảng
1). cơ cấu ngành tiếp tục chuyển dịch tích cực từ
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Hình 1. Tăng trưởng kinh tế TP. Đà Nẵng 1997-2009

Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu thống kê của Cục Thống kê TP. Đà Nẵng

Tốc độ tăng (%)
2001 - 2005

Đóng góp vào
tăng trưởng 

(điểm phần trăm)

Tốc độ tăng (%)
2006 - 2009

Đóng góp vào
tăng trưởng 

(điểm phần trăm)

GDP 15,83 15,83 10,7 10,70

Nông nghiệp 6,76 0,52 -0,33 -0,20

Công nghiệp 25,59 10,66 6,49 3,05

Dịch vụ 9,18 4,65 19,03 8,80

Bảng 1. Tốc độ tăng và đóng góp của các khu vực vào tăng trưởng GDP

ĐVT: Tỷ lệ %, điểm phần trăm

Nguồn: Nguyễn Thị Như Liêm & Trần Như Quỳnh (2010)



công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp sang dịch vụ
- công nghiệp - nông nghiệp với tỷ trọng của khu
vực dịch vụ ngày càng gia tăng (Bảng 2), và với
mức độ chuyển dịch khá cao trên 800 (hình 2). Xu
thế phát triển khu vực dịch vụ và chuyển dịch cơ
cấu kinh tế của thành phố đã dần tương đồng với
xu thế phát triển của các nền kinh tế hiện đại; và
bước đầu có thể khẳng định, sự phát triển dịch vụ
ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn so với công
nghiệp và nông nghiệp trong chính sách phát
triển kinh tế của thành phố.

Bảng 2. Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế

ÑVT: %

Nguồn: Niên giám thống kê TP. Đà Nẵng (2000, 2005, 2010)

Hình 2. Mức độ chuyển dịch cơ cấu theo khu vực
kinh tế 1998-2009 [1]

Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu thống kê của
Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê TP. Đà Nẵng,
TP.HCM

cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao
động cũng có sự dịch chuyển tích cực giữa các khu
vực kinh tế, thể hiện tỷ trọng lao động trong khu
vực nông nghiệp đã giảm nhanh từ 33% năm 1997
còn 9,54% năm 2009. Đồng thời, tỷ trọng lao động
trong khu vực dịch vụ liên tục tăng chậm từ 37,2%
năm 1997 lên 42,46% năm 2005, nhưng từ năm
2006 tỷ trọng lao động tham gia vào khu vực dịch
vụ tăng rất nhanh và chiếm 57,38% năm 2009;
Trong khi đó, tỷ trọng lao động trong khu vực
công nghiệp duy trì ở mức 30%-35% (Bảng 3). Đặc
điểm này cho thấy sự phát triển của khu vực dịch
vụ có khả năng hấp thụ lực lượng lao động cao,
đặc biệt là lao động chuyển dịch từ khu vực nông
nghiệp sang khu vực dịch vụ.

Bảng 3. Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế
ÑVT: %

Nguồn: Niên giám thống kê TP. Đà Nẵng (2000, 2005,
2010)

Quy mô vốn đầu tư cho phát triển trên địa bàn
thành phố gia tăng với tốc độ khá cao trong các
khu vực kinh tế, song cơ cấu vốn đầu tư lại tương
đối ổn định từ năm 2000. Khu vực dịch vụ vẫn
luôn chiếm tỷ trọng vốn đầu tư lớn nhất, khoảng
60%-65% (nhưng chủ yếu tập trung vào các ngành
kinh doanh tài sản-bất động sản, khách sạn, và
vận tải-bưu chính viễn thông), sau đó là công
nghiệp, khoảng 30%-35% (Bảng 4). 

Bảng 4. Cơ cấu vốn đầu tư theo khu vực kinh tế

ÑVT: %

Nguồn: Niên giám thống kê TP. Đà Nẵng (2000, 2005,
2010)

Song song với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các
nguồn lực cũng có sự chuyển dịch tích cực đáp ứng
xu hướng phát triển kinh tế của thành phố;
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch lao
động giữa các khu vực tương đối tương đồng,
nhưng chuyển dịch cơ cấu vốn đầu tư nhanh hơn
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đặc điểm này cần
được quan tâm chú ý trong chính sách kinh tế đối
với quá trình huy động và phân bổ nguồn vốn đầu
tư cho tăng trưởng dài hạn của thành phố.

cơ cấu của thành phần kinh tế cũng có chuyển
biến tích cực, vai trò của khu vực ngoài quốc doanh
và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài càng gia tăng,
song mức độ chuyển dịch theo thành phần kinh
tế diễn ra còn chậm. Trong giai đoạn 2000-2009,
khu vực kinh tế nhà nước vẫn chiếm với tỷ trọng
cao, khoảng 40%-50%; trong khi đó thành phần
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm
khoảng 7% trong GDP (hình 3). Vì vậy, cần đổi
mới các chính sách kinh tế nhằm thúc đẩy sự phát
triển và nâng cao vai trò động lực của thành phần

Khu vực 1997 2000 2005 2009

Nông nghiệp 9,70 7,86 5,13 3,91

Công nghiệp 35,31 40,25 50,19 44,58

Dịch vụ 54,99 51,89 44,68 51,51

Khu vực 1997 2000 2005 2009

Nông nghiệp 33,00 28,23 19,39 9,54

Công nghiệp 29,80 31,83 38,15 33,07

Dịch vụ 37,20 39,94 42,46 57,38

Khu vực 1997 2000 2005 2009

Nông nghiệp 1,20 2,58 0,84 0,3

Công nghiệp 57,16 34,15 33,74 35,7

Dịch vụ 41,64 63,27 65,42 64,0
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kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng dài hạn của
thành phố.

Hình 3. Cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế [2]

Nguồn: Niên giám thống kê TP. Đà Nẵng (2000, 2005,
2010)

3. Tăng trưởng kinh tế từ các yếu tố đầu vào

3.1 Yếu tố vốn

Quy mô vốn đầu tư trên địa bàn thành phố gia
tăng với tốc độ khá cao qua các năm, tỷ lệ vốn
đầu tư/GDP tăng từ 33,91% năm 1997 lên 47,69%
năm 2000 và tăng mạnh nhất vào năm 2006 với
tỷ lệ 73,35%; và tỷ lệ vốn đầu tư/GDP bình quân
tăng từ 35,66% trong giai đoạn 1997-2000 lên
46,29% trong giai đoạn 2001-2005 và đạt mức rất
cao 68,6% trong giai đoạn 2006-2009 (hình 4). Với
sự tăng nhanh của vốn đầu tư trong những năm
qua đã tạo điều kiện cho thành phố mở rộng quy
mô sản xuất, đổi mới trang thiết bị - kỹ thuật -
công nghệ, nâng cao năng lực và chất lượng của

cơ sở hạ tầng, tạo nhiều cơ hội việc làm; đồng thời
cho thấy tích lũy nội địa và khả năng thu hút
nguồn vốn từ bên ngoài của Đà nẵng đang có xu
hướng gia tăng.

Hình 4. Tỷ lệ vốn đầu tư/GDP 

Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu thống kê của Cục
thống kê TP. Đà Nẵng

Vốn đầu tư tập trung tỷ trọng lớn vào đầu tư
xây dựng cơ bản chiếm khoảng 70%-75% nguồn
vốn, trong khi đó vốn lưu động vẫn chỉ chiếm
khoảng 10% trong giai đoạn 2000-2008 (Bảng 5).
Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư huy động được chủ
yếu vẫn là nguồn vốn trong nước, chiếm tỷ trọng
khoảng 85%, trong đó, nguồn ngân sách nhà nước
chiếm tỷ trọng còn cao (khoảng 35%); nguồn vốn
đầu tư nước ngoài đang có xu hướng gia tăng
nhưng chưa thực sự ổn định (Bảng 5). 

ngoài ra, tỷ lệ vốn đầu tư/lao động có xu hướng
gia tăng nhanh qua các năm: từ 4,99 triệu
đồng/lao động năm 1997 (bằng 1,67 lần so với của

Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Phân theo loại hình

1. Xây dựng cơ bản 76,79 74,25 71,67 70,9 75,61 70,3 70,06 56,75 72,06 70,4

2. Lưu động 12,42 11,96 11,15 9,11 6,83 7,28 7,08 11,48 9,52 10,5

3. Khác 10,79 13,79 17,18 19,99 17,56 22,42 22,86 31,77 18,42 19,1

Phân theo 
nguồn vốn

1. Vốn trong nước 91,35 94,64 91,93 91,00 91,11 92,80 90,73 88,47 84,96 83,06
Vốn ngân sách nhà

nước 44,07 62,79 32,73 37,19 35,56 35,50 30,93 23,99 29,96 22,34

Vốn tín dụng 17,46 18,32 24,26 16,37 25,96 27,46 25,47 20,36 23,39 29,27

Vốn tự có 20,36 6,34 30,39 29,14 24,33 24,78 30,45 38,10 26,66 26,97

Vốn khác 9,47 7,20 4,55 8,29 5,26 5,07 3,88 6,02 4,95 4,48

2.Vốn đầu tư nước
ngoài 8,65 5,36 8,07 9,00 8,89 7,20 9,27 11,53 15,04 16,94

Bảng  5. Cơ cấu vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố (giá thực tế) 

ÑVT: %

Nguồn: Niên giám thống kê TP. Đà Nẵng (2000, 2005, 2010)
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cả nước) lên 9,34 triệu đồng/lao động năm 2000
(bằng 2,34 lần so với của cả nước), tăng lên 24,24
triệu đồng/lao động năm 2005, và lên 38,78 triệu
đồng/lao động năm 2009 (bằng khoảng 3 lần so
với của cả nước) nhất là trong khu vực dịch vụ
(Bảng 6). 
Bảng 6. Tỷ lệ vốn đầu tư/lao động (theo giá thực tế)

ĐVT: Triệu đồng/lao động

Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu thống kê của
Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê TP. Đà Nẵng

3.2 Yếu tố lao động

Quy mô nguồn lao động của Đà nẵng gia tăng
từ 387.658 người năm 1997 lên 613.718 người năm
2009 với tốc độ tăng trưởng bình quân 3,9%/năm
và quy mô của lực lượng lao động cũng tăng liên
tục từ  299.574 người năm 1997 lên 442.818 người
năm 2009 với tốc độ tăng trưởng bình quân
3,3%/năm, với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động
luôn duy trì ở mức cao 75-80% (Bảng 7) đã đáp
ứng nhu cầu lao động ngày càng gia tăng của các
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó
có một phần khá lớn lực lượng lao động được bổ
sung thông qua sự di chuyển lao động từ các địa
phương khác; Đà nẵng đang trở thành một trung
tâm kinh tế có sức hút lớn đối với lực lượng lao
động không chỉ ở khu vực miền Trung-Tây
nguyên mà còn ở phạm vi cả nước. 

Bảng 7. Tăng trưởng nguồn lao động và lực lượng
lao động

ÑVT: %

Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu thống kê của Cục
thống kê TP. Đà Nẵng

Trình độ của lực lượng lao động TP. Đà nẵng
cũng được nâng cao và ngày càng đáp ứng được
yêu cầu về lực lượng lao động của các doanh
nghiệp. cơ cấu trình độ lao động chuyển dịch theo
hướng tích cực, tỷ trọng lao động qua đào tạo có
xu hướng tăng nhanh từ 21,56% năm 1997 lên
50% năm 2008, trong đó, công nhân kỹ thuật tăng
nhanh nhất trong giai đoạn 2000-2005 và cao
đẳng - đại học tăng nhanh nhất trong giai đoạn
2005-2008 đã làm cho tỷ lệ lao động có trình độ
cao đẳng, đại học/lao động trình độ khác tăng từ
1/10 lên 1/4 (hình 5). Tuy nhiên, lực lượng lao
động của Đà nẵng còn chưa đáp ứng được nhu cầu
về lao động có kỹ năng cao và lành nghề. 

Hình 5. Cơ cấu lao động theo trình độ

Nguồn: Niên giám thống kê TP. Đà Nẵng (2000, 2005,
2010)

3.3 Hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào

3.3.1 Hiệu quả sử dụng vốn

Bảng 8. ICOR - tính toán theo giá thực tế
(Trường hợp không có độ trễ)

Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu thống kê của
Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê TP. Đà Nẵng

hệ số gia tăng vốn-sản lượng đầu ra (icoR) [5]
của Đà nẵng có xu hướng gia tăng khá cao qua
các năm, icoR trung bình là 2,7 giai đoạn 1997-
2000 tăng lên 3,6 giai đoạn 2001-2005 và 3,5 giai

1997-
2000

2001-
2005

2006-
2009

Nguồn lao động [3] 

Tỷ lệ nguồn lao động/Dân số 57,94 59,31 66,37

Tốc độ tăng trưởng 2,17 3,56 5,78

Lực lượng lao động

Tỷ lệ tham gia lực lượng
lao động [4] 77,66 80,61 74,69

Tốc độ tăng trưởng 2,49 3,37 4,03

Năm Cả nước Đà
Nẵng

Nông
nghiệp

Công
nghiệp Dịch vụ

1998 2,47 2,23 1,40 2,68 1,77
1999 3,37 2,12 2,31 1,02 3,21
2000 3,63 3,50 1,67 2,47 4,81
2001 4,30 3,35 1,11 1,90 5,43
2002 3,67 3,94 3,06 2,35 5,86
2003 3,08 4,16 1,65 1,67 8,30
2004 2,86 3,60 3,88 1,53 7,74
2005 2,77 3,15 0,58 1,79 5,72
2006 3,00 9,67 -1,84 -22,93 4,83
2007 3,14 4,26 2,16 3,93 4,70
2008 1,81 2,77 0,33 1,88 3,57
2009 4,09 3,98 0,43 3,72 4,30

Năm Cả nước Đà
Nẵng

Nông
nghiệp

Công
nghiệp

Dịch
vụ

1997 2,98 4,99 0,18 9,58 5,59

2000 3,99 9,34 0,85 10,02 14,79

2005 8,02 24,23 1,05 22,00 36,48

2009 14,85 38,78 1,14 41,90 43,25
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Năm Cả nước Đà Nẵng Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ
Tốc độ tăng
trưởng năng

suất (%)

1997 6,37 11,88 3,50 14,29 17,38

1998 6,60 12,48 3,66 15,52 17,38 5,07

1999 6,75 12,94 3,68 16,32 17,62 3,68

2000 7,23 13,42 3,87 16,76 17,50 3,70

2001 7,46 14,36 3,97 17,45 19,25 7,01

2002 7,84 15,65 4,02 19,88 20,38 8,96

2003 8,22 16,72 4,35 20,37 21,76 6,90

2004 8,70 18,83 4,84 24,27 22,21 12,57

2005 9,19 20,62 6,37 28,54 20,21 9,51

2006 9,67 20,01 7,05 28,09 18,18 -2,94

2007 10,20 20,63 8,65 28,94 17,98 3,09

2008 10,56 22,38 8,99 29,29 20,59 8,46

2009 10,82 23,34 8,00 29,77 22,18 4,30

Bảng 9. Năng suất lao động (GDP/lao động) (theo giá cố định năm 1994)

ĐVT: Triệu đồng/lao động

Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê TP. Đà Nẵng

Năm

Tốc độ
tăng

trưởng
GDP

Tốc độ
tăng

trưởng
vốn

Tốc độ
tăng

trưởng
lao

động

Tỷ lệ
đóng góp
của vốn
vào tăng
trưởng

Tỷ lệ
đóng

góp của
lao động
vào tăng
trưởng

Tỷ lệ
đóng góp
cuûaTFP
vào tăng
trưởng

Phần
trăm
đóng

góp của
vốn vào

tăng
trưởng

Phần trăm
đóng góp

của lao
động vào

tăng
trưởng

Phần trăm
đóng góp
của TFP
vào tăng
trưởng

1998 8,80 25,46 3,49 8,62 2,10 -1,92 98,01 23,85 -21,86

1999 9,50 21,05 5,46 7,13 3,29 -0,92 75,05 34,58 -9,63

2000 9,88 32,62 5,79 11,05 3,48 -4,66 111,85 35,28 -47,13

2001 12,23 31,67 4,76 10,73 2,87 -1,36 87,68 23,42 -11,11

2002 12,56 27,72 3,26 9,39 1,96 1,21 74,75 15,59 9,66

2003 12,62 26,66 5,21 9,03 3,14 0,45 71,55 24,87 3,58

2004 13,20 21,01 0,56 7,12 0,34 5,75 53,90 2,54 43,56

2005 13,91 19,42 4,20 6,58 2,53 4,80 47,30 18,19 34,50

2006 8,95 23,82 11,29 8,07 6,79 -5,91 90,13 75,88 -66,01

2007 11,33 18,36 7,69 6,22 4,63 0,49 54,86 40,84 4,30

2008 10,05 18,16 1,59 6,15 0,96 2,94 61,22 9,55 29,23

2009 10,81 15,89 5,92 5,38 3,56 1,87 49,78 32,95 17,27

1998-
2009 11,36 19,25 5,20 6,52 3,13 1,71 57,42 27,54 15,05

Bảng 10. Đóng góp vào tăng trưởng của các yếu tố đầu vào (theo phương pháp hồi quy) [8]

Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu thống kê của Cục Thống kê TP. Đà Nẵng
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đoạn 2006-2009 và luôn cao hơn mức trung bình
của cả nước (Bảng 8) [6], điều này cho thấy: (i) nền
kinh tế đang trở nên thâm dụng vốn nghĩa là sử
dụng nhiều vốn hơn cho tăng trưởng, (ii) khả năng
sinh lợi của vốn đang có xu hướng giảm, nhất là
trong khu vực dịch vụ, và (iii) các dự án đầu tư với
quy mô vốn lớn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực
dịch vụ du lịch-khách sạn, viễn thông và bất động
sản. 

3.3.2 Hiệu quả sử dụng lao động

năng suất lao động của Đà nẵng cũng có xu
hướng tăng nhanh và theo hướng tích cực qua các
năm, năng suất lao động trung bình là 12,7 triệu
đồng/lao động giai đoạn 1997-2000 tăng lên 17,2
triệu đồng/lao động giai đoạn 2001-2005, lên 21,6
triệu đồng/lao động giai đoạn 2006-2009, và gấp
hơn 2 lần so với năng suất lao động trung bình
của cả nước. Trong đó, khu vực công nghiệp có
năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng năng
suất cao nhất, góp phần nâng cao hiệu quả lao
động và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy
nhiên, tốc độ tăng trưởng năng suất lao động của
khu vực dịch vụ còn thấp, điều này một phần cho
thấy chất lượng nguồn lao động cho khu vực dịch
vụ chưa được đáp ứng xu hướng và tiềm năng phát
triển của ngành (Bảng 9).

3.3.3 Năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) [7] 

Trong giai đoạn 1998-2000, tăng trưởng của
thành phố chủ yếu dựa vào tăng trưởng vốn và lao
động, bởi vì trong giai đoạn mới tách tỉnh Đà
nẵng cần đầu tư một lượng vốn rất lớn vào phát
triển cơ sở hạ tầng, điều này làm lấn át tác động
của TFP đến tăng trưởng (đóng góp của TFP luôn
âm trong giai đoạn này); sang giai đoạn 2001-2005
khi tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư được ổn định
thì đóng góp của TFP vào tăng trưởng có xu hướng
tăng nhanh rõ rệt và cho thấy hiệu quả sử dụng
nguồn lực của nền kinh tế đang được cải thiện
(đóng góp của TFP dương và tăng nhanh); và xu
hướng này được tiếp tục duy trì sang giai đoạn
2006-2009 nhưng mức độ đóng góp của TFP thấp
hơn do ảnh hưởng rất nặng nề của 2 cơn bão
chanchu và Xangsane, và cuộc khủng hoảng kinh
tế toàn cầu 2008-2009 đã làm giảm hiệu quả sử
dụng các nguồn lực của nền kinh tế (Bảng 10). 

Tuy vậy, có thể so sánh sự đóng góp của TFP
vào tăng trưởng của Đà nẵng trong giai đoạn
1998-2009 với đóng góp của TFP vào tăng trưởng

của hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan trong giai
đoạn 1990-2000 (có nhiều điểm tương đồng về
trình độ phát triển) (Bảng 11), nhìn chung nền
kinh tế của Đà nẵng thể hiện đặc điểm tăng
trưởng còn phụ thuộc nhiều vào vốn, tăng trưởng
theo chiều rộng hơn là chiều sâu, hiệu quả sử dụng
các nguồn lực còn thấp.

Bảng 11. Đóng góp của TFP vào tăng trưởng của
một số nước Đông Á

Nguồn: ADB (2007), Asian Development Outlook 2007

3.4. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
((Provincial Competitiveness Index-PCI) [9]

những năm qua, TP. Đà nẵng đã ban hành
nhiều chủ trương, chính sách nhằm cải thiện môi
trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các
thành phần kinh tế phát triển, nâng cao năng lực
cạnh tranh của nền kinh tế và chủ động hội nhập
quốc tế như: giảm tiền thuê đất, miễn giảm thuế,
giảm giá nhiều loại dịch vụ, bổ sung ưu đãi đầu tư
đối với các lĩnh vực ưu tiên, cải tiến thủ tục hành
chính, sửa đổi một số chính sách để tạo thuận lợi
hơn cho việc triển khai dự án như: thế chấp quyền
sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bảo lãnh đầu
tư… chính quyền thành phố cũng đã tập trung tháo
gỡ khó khăn về khung pháp lý cho hoạt động đầu
tư, ban hành các quy định về cải tiến thủ tục hành
chính trong cấp phép đầu tư, quản lý quá trình thực
hiện dự án đầu tư… Kết quả là, môi trường kinh
doanh ở TP. Đà nẵng thời gian qua luôn được đánh
giá cao so với các địa phương khác trong cả nước.
cụ thể, trong kết quả xếp hạng về năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh thông qua chỉ số Pci của TP. Đà
nẵng liên tục thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu
về môi trường kinh doanh trong 4 năm qua, chỉ

Hàn Quốc Malaysia Thái Lan

1990 1,11 3,20 3,92

1991 3,68 3,90 1,28

1992 0,37 2,90 -0,10

1993 0,56 3,40 2,74

1994 2,91 3,40 2,86

1995 3,68 2,30 2,31

1996 3,90 2,50 0,68

1997 2,72 2,60 -6,28

1998 -8,47 -8,40 -10,89

1999 8,50 2,60 3,36

2000 - 3,90 -
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đứng sau Bình Dương vào các năm 2005-2007 và
vươn lên xếp vị trí thứ nhất vào từ năm 2008. Tuy
nhiên một số chỉ số cấu thành Pci có thứ hạng rất
thấp hoặc thấp như chỉ số “Tiếp cận đất đai và ổn
định trong sử dụng đất” xếp hạng 26/63, “chi phí
không chính thức” (23/64), “Thiết chế pháp lý”
(36/63) (hình 6).

Hình 6. PCI của Đà Nẵng và Bình Dương năm 2009

Nguồn: VCCI/VNCI (2009)

4. Một số gợi ý chính sách

Từ các kết quả phân tích một số gợi ý về chính
sách được đề xuất góp phần nâng cao chất lượng
tăng trưởng kinh tế của TP. Đà nẵng trong những
năm tới:

Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh
tế thông qua các chính sách kinh tế ưu tiên thúc
đẩy phát triển các ngành có hàm lượng khoa học
công nghệ cao, có lợi thế so sánh nhất là các ngành
dịch vụ và công nghiệp phụ trợ để đạt được mục
tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo
hướng dịch vu ï- công nghiệp - nông nghiệp và phát
triển TP. Đà nẵng với vai trò là trung tâm dịch vụ,
du lịch, tài chính của miền Trung và Tây nguyên.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
và năng suất lao động thông qua các chính sách cải
thiện chất lượng giáo dục và đào tạo, thu hút nguồn
nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu và
ứng dụng công nghệ từ đó tăng tỷ lệ đóng góp của
TFP và cải thiện chất lượng tăng trưởng trong dài
hạn.

Thứ ba, nền kinh tế của Đà nẵng đang trở nên
thâm dụng vốn nghĩa là sử dụng nhiều vốn hơn cho
tăng trưởng, đồng thời tỷ trọng vốn đầu tư của khu
vực dịch vụ ngày càng cao nhưng khả năng sinh lợi
của vốn đang có xu hướng giảm; vì vậy, cần có
chính sách tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư vào các

ngành có lợi thế so sánh, có giá trị gia tăng cao,
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát việc đầu
tư quá lớn vào bất động sản, nhất là các nguồn vốn
thuộc sở hữu nhà nước.

Thứ tư, nâng cao trình độ và hiệu quả quản lý
là một cách thức làm gia tăng đóng góp của TFP.
Do vậy, mặc dù môi trường kinh doanh liên tục
được cải thiện (liên tục giữ các vị trí dẫn đầu về chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Pci), TP. Đà nẵng
vẫn cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý và
cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch
hóa và thuận lợi hóa, góp phần nâng cao khả năng
thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào
thành phố, tạo nên môi trường cạnh tranh năng
động, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh
nghiệp.

Thứ năm, cần có chính sách ưu đãi, trợ giá, hỗ
trợ, giảm chi phí kinh doanh bao gồm chi phí đầu
vào và chi phí trung gian cho doanh nghiệp, trước
hết là giảm chi phí các hàng hóa và dịch vụ công:
điện, nước, bưu chính viễn thông, dịch vụ hành
chính, dịch vụ logistics (cước phí vận tải, dịch vụ
cảng, sân bay, kho bãi).

Thứ sáu, thúc đẩy tăng trưởng của thành phố
không thể tách rời với việc khai thác và phát huy
vai trò của marketing địa phương bằng sự tăng
cường phân bổ các nguồn lực và đẩy mạnh các hoạt
động các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương
mại, quảng bá về thành phố (tổ chức các sự kiện,
diễn đàn, các kênh truyền thông bằng nhiều hình
thức khác nhau); và marketing TP. Đà nẵng không
chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước
mà còn là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, mỗi
người dânn

CHÚ THÍCH

[1] công thức đánh giá mức độ chuyển dịch cơ
cấu kinh tế của ngân hàng Thế giới đề xuất:

Trong đó: Si(t) tỷ trọng của ngành i trong GDP
năm t, j : là góc giữa hai vectơ cơ cấu kinh tế
(0o ≤ j ≤ 90o), nếu j = 0o: không có sự chuyển dịch
cơ cấu kinh tế, nếu j = 90o: cơ cấu kinh tế chuyển
dịch lớn nhất.

[2] Không tính tỷ trọng của thuế nhập khẩu.
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[3] nguồn lao động = Dân số trong độ tuổi lao
động.

[4] Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động = Lực
lượng lao động/Dân số trong độ tuổi lao động.

[5] icoR (incremental capital output Ratio -
hệ số gia tăng vốn - sản lượng đầu ra) có thể được
xác định theo hai cách tiếp cận:

- Trường hợp không có độ trễ:  

- Trường hợp có độ trễ (một thời kỳ):  

Trong đó: i: đầu tư, Y: sản lượng (GDP)
[6] icoR năm 2006 có giá trị rất cao được loại

bỏ, vì một phần GDP của Đà nẵng bị suy giảm do
2 cơn bão chanchu và Xangsane.

[7] năng suất yếu tố tổng hợp TFP đo lường
đóng góp của tất cả các yếu tố đầu vào khác ngoài
vốn và lao động trong phương pháp tính toán tăng
trưởng; tất cả các yếu tố này thường được gọi chung
là tiến bộ công nghệ (đổi mới công nghệ, nâng cao
chất lượng lao động, cải tiến quản lý…). TFP có thể
được sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu
tố sản xuất; tăng trưởng kinh tế dựa vào tăng
trưởng vốn và lao động phản ánh chiều rộng, trong
khi đó dựa vào tăng trưởng TFP phản ánh chiều
sâu của tăng trưởng.

Tăng trưởng TFP có thể được xác định theo hai
cách tiếp cận:

- Phương pháp hạch toán tăng trưởng:  
gTFP=gY - (rK/Y)gK - (wL/Y)gL

- Phương pháp hồi quy:  
gTFP=gY - agK - bgL

Trong đó: g: tăng trưởng, Y: sản lượng (GDP),
K: vốn, L: lao động, r: lợi tức của vốn, w: tiền lương,
a: hệ số co giãn của sản lượng theo vốn, b: hệ số co
giãn của sản lượng theo lao động.

[8] Biến số vốn (K) được đo lường xấp xỉ bằng
công thức sau: 

Kt = (1-d) Kt-1 + It

Trong đó, K: vốn tích lũy, i: vốn đầu tư tăng
thêm hàng năm, d : tỷ lệ khấu hao vốn (d=0,05),
chọn năm 1997 làm năm gốc: K1997=GDP1997. các

kiểm định t, kiểm định Dickey-Fuller mở rộng
(kiểm định tính dừng), kiểm định F và Ramsey
(kiểm định cho cả mô hình), kiểm định Breusch-
Pagan/cook-Weisberg (kiểm định phương sai
không đổi) được sử dụng, kết quả ước lượng hồi quy
hàm sản xuất cobb-Douglas: Y = 6,63K0,34L0,60.

[9] năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được hiểu như
là những lợi thế so sánh của một tỉnh hay thành
phố về phương diện: vị trí địa lý, các nguồn lực tự
nhiên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng thông
tin và truyền thông.
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